Trường tiểu học Thượng Quận 


tuần 33:                                                      Ngày soạn : 17 / 4 / 2018.                                                                                         

                                                               Ngày dạy: Thứ ba  ngày 24 / 4 /2018  
     Tiết 1:                                                        Tập đọc 
                                              mặt trời xanh của tôi

I. Mục đích yêu cầu:  

- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: lắng nghe, lên rừng, lá che, lá xoè, ... Biết ngắt nhịp hợp lí ở các dòng thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ. Bước đầu biết đọc với giọng có biểu cảm.

- Hiểu được tình yêu quê hương của tác giả qua hình ảnh “ mặt trời xanh ” và những dòng thơ tả vẻ đẹp đa dạng của rừng cọ. ( Trả lời được các CH trong SGK; HTL bài thơ ).

- Giáo dục HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây cối.

II. chuẩn bị: 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS tiếp nối nhau kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời theo lời một nhân vật.

- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài : HS quan sát tranh minh hoạ ( SGK ).

                       b) Các hoạt động 

* HĐ 1: Luyện đọc.                                                                                                                                                                                                                                                     - GVđọc diễn cảm bài thơ. 
- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

+ HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

+ HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ.

. GV kết hợp giúp HS hiểu nghĩa các từ : cọ, thảm cỏ. 

+ Cả lớp đọc ĐT bài thơ.

* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài.

- Cả lớp đọc thầm hai khổ thơ đầu, trả lời các câu hỏi:
+ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ? 
+ Về mùa hè, rừng cọ có gì thú vị ? 

-  Cả lớp đọc thầm hai khổ thơ cuối, trao đổi nhóm rồi trả lời các câu hỏi: 

+ Vì sao tác giả thấy lá cọ giống như mặt trời ? 

+ Em có thích gọi lá cọ là  “ mặt trời xanh ” không ? Vì sao ?

( GV khuyến khích HS nói vì sao các em thích cách gọi “ mặt trời xanh ”. Các em có thể giải thích đúng hoàn toàn, cũng có thể giải thích bằng những lí do rất ngộ nghĩnh, miễn là các em nói lên suy nghĩ thật. VD: Em thích cách gọi ấy vì cách gọi ấy rất đúng - lá cọ giống như mặt trời mà lại có màu xanh ).  

* HĐ 3: Học thuộc lòng bài thơ.

- 1 HS đọc lại bài thơ. GV hướng dẫn HS đọc bài thơ.
- HS tự nhẩm đọc thuộc lòng từng khổ, cả bài thơ.

- HS  thi đọc thuộc lòng một vài khổ thơ.

- 1 vài HS  thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.

- Cả lớp và GV n xét, bình chọn bạn đọc thuộc bài nhanh, đọc bài thơ thể hiện tình cảm. 

3. Củng cố, dặn dò:

- GV khắc sâu ND bài. HS liên hệ thực tế việc trồng cây xanh ở quê hương.
- GV nhận xét tiết học, biểu d​ương những HS học tốt. Dặn HS tiếp tục HTL bài thơ.

 

 Tiết 3:                                                      Chính tả  ( nghe - viết )
                                                       cóc kiện trời

i. MỤC đích, yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Đọc và viết đúng tên 5 

nước láng giềng ở Đông Nam ¸ ( BT 2 ). Làm đúng BT 3 ( a ) phân biệt các âm s / x.

- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt âm đầu s/ x.
- Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị: - GV: Bảng lớp viết các từ ngữ của BT 3 ( a ). 

                      - HS: Vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:   

1. Kiểm tra bài cũ: - GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào giấy nháp các từ ngữ sau: lâu năm, nứt nẻ, nấp, náo động. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hướng dẫn nghe - viết.

- GV đọc bài chính tả Cóc kiện Trời, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

- HS nhận xét chính tả: Những từ ngữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ? 

- HS đọc lại bài, tự viết những từ ngữ mình dễ viết sai.

- GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.
* HĐ 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả

+ Bài 2: - Một HS đọc yêu cầu của bài.
- Cả lớp đọc ĐT tên 5 nước Đông Nam ¸.
- GV giải thích cho HS hiểu: Qua bài LTVC ở tuần 30, các em đã biết đây là tên một số nước láng giềng của chúng ta. 

- Tiếp đó, GV giúp HS nhận xét về cách viết hoa các tên riêng nói trên. 
- GV đọc cho 1 HS viết trên bảng lớp, HS khác viết vào giấy nháp: Bru - nây. GV nhắc lại

quy tắc viết tên riêng nước ngoài  cho HS nhớ.

- GV đọc cho HS viết vào vở BT. 2 HS viết trên bảng lớp. 

- Cả lớp và GV nhận xét, hoàn chỉnh bài làm. HS chữa bài làm trong vở BT.

+ Bài 3 ( a ): - GV nêu yêu cầu của BT. 
- HS làm bài vào vở BT. 

- 1 HS  lên bảng làm bài, đọc kết quả. Cả lớp và GVnhận xét, chốt lại lời giải đúng.

       Lời giải ( a ):  cây sào  -  xào nấu  -  lịch sử  - đối xử

- Củng cố KN phân biệt  s/ x.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết đúng, đẹp, làm đúng bài tập chính tả.

- Dặn HS  xem lại BT.


                                                                            toán
                                                           T.161: KIỂM TRA
I. mục đích yêu cầu:
- Kiểm tra, đánh giá kĩ năng thực hành giải toán về: cộng, trừ, nhân, chia các số có 5 chữ số, về tìm thành phần chưa biết trong phép tính, giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị và chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật.
- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán, KN trình bày bài làm KT. 

- HS vận dụng làm tốt các BT theo yêu cầu.

II. chuẩn bị:   Đề bài KT. 

III. các hoạt động dạy học:
1, Kiểm tra bài cũ :

2, Bài mới:

a, giới thiệu bài :

- GV nêu yêu cầu tiết kiểm tra.

b, Các hoạt động 

* H§ 1: Giao đề.

- GV phát đề cho HS.

- Đọc cho HS soát lại đề bài.

ĐỀ BÀI

+ Bµi 1: Đặt tính rồi tính.

        28439  +  34256            36950  -  8924             9438  x  2             31175  :  5
+ Bài 2: Tìm x
      a)  y  x  4 =  19672                                       b) 12483  :  y  =  3

+ Bài 3: Có 16 kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10 kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ? 

+ Bài 4: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Tính diện tích của hình vuông đó.
+ Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.
+ Bài 6 : Một phép chia có số chia là 79, thương là 8, số dư là số lớn nhất trong các số dư đó có thể trong phép chia đó. Tìm số đó.

+ Bài 7 : Cô giáo chia số HS của lớp 3D thành 3 nhóm học tập . Biết nhóm 1 có số bạn gấp đôi nhóm 2, nhóm 3 có số bạn bằng 1/ 3 nhóm 1, nhóm 2 có 9 bạn. Hỏi lớp 3D có tất cả bao nhiêu HS ?
* H§ 2: HS làm bài.

- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS làm bài nghiêm túc.

- Trình bày sạch sẽ, khoa häc.
* H§ 3: Thu bài chấm.
BIỂU ĐIỂM CHẤM

Bài 1 : ( 2 điểm ) – Mỗi phép tính : đặt tính và tính đúng – 0,5 điểm.
Bài 2 : ( 1 điểm ) – Làm đúng mỗi phép tính – 0,5 điểm.
Bài 3,4,5,7: ( Mỗi bài 1,5 điểm ) - Mỗi câu lời giải đúng và một phép tính đúng - 1 điểm.
Bài 6 : (1 điểm)                                                 - Thiếu đáp số trừ 0,5 điểm.
* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét  tiết học. 
- Dặn HS ghi nhí KT đã học để vận dụng làm bài.


  Chiều  Tiết 1 :                                                   Toán
                                  t.162:  ôn tập các số đến 100 000
I. MỤC đích yêu cầu: 

- Đọc, viết được số trong phạm vi 100 000. Viết được số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại. Biết tìm số còn thiếu trong một dãy số theo thứ tự nhất định.

- Rèn luyện kĩ năng đọc, viết số đúng, nhanh.

- HS tích cực, chủ động học tập.  

II. chuẩn bị:  GV: Bảng phụ ( BT 4 ).

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  KT kết hợp trong khi ôn tập.

2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                 b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Thực hành

+ Bài 1: - Cho HS đọc yêu cầu bài toán. 
- HS nêu nhận xét rồi làm bài vào vở. 2 HS làm trên bảng lớp.

a) HS nêu số tương ứng với vạch liền sau lớn hơn số ứng với vạch liền trước nó, rồi viết các số thích hợp vào các vạch tương ứng.

b) HS nêu số tương ứng với vạch liền sau lớn hơn số ứng với vạch liền trước nó, rồi viết các số thích hợp vào các vạch tương ứng.

- Chữa bài, củng cố cách viết các số tròn nghìn.  

+ Bài 2: - GV nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở rồi chữa bài. 

- GV hướng dẫn HS đọc số đúng quy định, đặc biệt với các số có tận cùng bên phải là các chữ số 1, 4, 5. 

- Rèn kĩ năng  đọc các số trong phạm vi 10 000. 
+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.
- Cho HS làm bài rồi chữa bài theo mẫu. Tập cho HS nêu bằng lời rồi viết tổng.

  VD : Số 9725 gồm 9 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 5 đơn vị nên viết được thành:

                      9725 =  9000 + 700 + 20 + 5.  

( HS làm câu a ; cột 1 câu b )

+ Bài 4: - GV gắn bảng phụ, HS đọc yêu cầu của bài.

- HS nêu n xét về đặc điểm của dãy số để g/ thích lí do viết các số còn thiếu vào chỗ chấm.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Rèn kĩ năng viết các số trong phạm vi 10 000. 
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV khắc sâu KT về đọc, viết các số 100 000.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.


  Tiết 2 :                                                        toán ( * )
                                             Luyện TẬP TỔNG HỢP
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Ôn luyện, củng cố KT về nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số; về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia; về tính giá trị của biểu thức số và giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Rèn KN thực hành nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số; KN tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia; KN tính giá trị của biểu thức số và KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  
- GV: ND KT liên quan.

III. Các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Luyện tập về nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
+ Bµi 1: Đặt tính rồi tính.

      15142  x  4                16341  x  3               6168  :  4                13215  :  5

- GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS tự làm bài vào vở, 4 HS làm trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN thực hiện phép nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

* H§ 2: Luyện tập về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân và phép chia.
+ Bài 2: Tìm y

         a) y  :  5  =  17845                        b)  8  x  y  =  56248
- HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS nêu thành phần chưa biết trong mỗi phép tính -> nêu cách tìm.

- HS tự làm bài, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT về tìm số bị chia chưa biết ( a ), tìm thừa số chưa biết ( b ).

* H§ 3: Luyện tập về tính giá trị của biểu thức.

+ Bµi 3: Tính giá trị của biểu thức.

a)  10574  x  3  +  27856  =                         b)  32463  :  9  +  34982  =

- HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS nêu nhận xét về các phép tính trong mỗi biểu thức, nêu cách tính giá trị của mỗi biểu thức.

- HS tự làm bài, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT về tính giá trị của biểu thức 

* H§ 4: Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

+ Bµi 4: Có 72 l dầu đựng đều trong 8 can. Hỏi 54 l dầu đựng trong mấy can như thế ?

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV ghi tóm tắt bài toán lên bảng: 

                   72 l dầu:  8  can

                   54 l dầu: … can ?

- HDHS phân tích -> xác định dạng toán ( bài toán liên quan đến rút về đơn vị ).

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1: Tìm số lít dầu đựng trong 1 can.

. Bước 2: Tìm số can đựng hết 54 lít dầu.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
+ Bµi 5: Người ta xếp 192 cuốn lịch vào 8 thùng giấy thì vừa đủ. Hỏi 3 thùng đó có bao nhiêu cuốn lịch ?
- Các bước tiến hành tương tự bài 4.

- GV HDHS phân tích -> xác định dạng toán ( bài toán liên quan đến rút về đơn vị ).

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1: Tìm số cuốn lịch được xếp vào 1 thùng.

. Bước 2: Tìm số cuốn lịch được xếp vào 3 thùng.

- HS tự  tóm tắt rồi làm bài vào vở -> chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
* HĐ 5: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học. Dặn HS ghi nhí cách thực hiện phép nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

Tiết  3 :                                                             Tập đọc ( * )
                                                 quà của đồng nội

i. Mục đích yêu cầu : 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : lướt qua, nhuần thấm, lúa non,... Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

- Hiểu nghĩa từ ngữ: nhuần thấm, tinh khiết, thanh khiết, ... Hiểu được vẻ đẹp và giá trị của cốm, một thức quà của đồng nội. Thấy rõ sự trân trọng và tình cảm yêu mến của tác giả đối với sự cần cù, khéo léo của người nông dân. Học thuộc lòng  đoạn 1 và đoạn 2 của bài.

- Giáo dục HS yêu quý người nông dân, quý trọng hạt gạo. 

II. chuẩn bị:  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
- GV : Bảng phụ viết câu cần HD HS đọc.
III. các hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS tiếp nối nhau đọc bài Mặt trời xanh của tôi. 
- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     

 a) Giới thiệu bài : HS quan sát tranh trong SGK. GV giới thiệu bài đọc.                   

 b) Các hoạt động :
* HĐ 1: Luyện đọc.                                                                                                                                                                                                                                                     

- GVđọc toàn bài.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

+ Luyện đọc từng câu: HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

+ Luyện đọc từng đoạn : . HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn.
. GV kết hợp  nhắc nhở HS ngắt nghỉ hơi đúng.

. GVgiúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải: nhuần thấm, tinh khiết, thanh khiết, ...  

* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài.

- HS đọc thầm đoạn bài văn, trao đổi, trả lời lần lượt các câu hỏi về nội dung bài :

+ Những dấu hiệu nào báo trước mùa cốm sắp đến ?  

+ Hạt lúa non tinh khiết và quý giá ntn ?
+ Tìm những từ ngữ nói lên những nét đặc sắc của công việc làm cốm ? 
+ Vì sao cốm dược gọi là thức quà riêng biệt của đồng nội ? 

- GV chốt -> Nội dung bài: vẻ đẹp và giá trị của cốm, một thức quà của đồng nội; sự trân trọng và tình cảm yêu mến của tác giả đối với sự cần cù, khéo léo của người nông dân.

* HĐ 3:  Học thuộc lòng một đoạn văn

- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng một đoạn văn mình thích.

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng tại lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn  bạn đọc đúng nhất.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV khắc sâu nội dung bài.+ Liên hệ : ở gia đình em đã làm món cốm bao giờ chưa ? Em

đã được ăn cốm chưa ? hương vị vủa nó ntn ?

- GVnhận xét tiết học, khen ngợi những  HS đọc tốt, hiểu bài.

- GV nhắc HS tiếp tục học thuộc một đoạn của bài văn, yêu quý người nông dân đã làm ra hạt gạo, biết quý trọng hạt gạo.


Sáng                                                             Ngày soạn:  18 /  4 / 2018
                                                      Ngày dạy: Thứ tư ngày  25 / 4 / 2018.

Tiết 1:                                                          toán
T.163: ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp )

I. Mục đích yêu cầu:
- Biết so sánh các số trong phạm vi 100 000; Biết sắp xếp một dãy số theo thứ tự nhất định.
- Rèn kĩ năng so sánh các số trong phạm vi 100 000.

- HS có ý thức học tập chăm chỉ.

II. Chuẩn bị:   Phấn màu.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  

- HS nhắc lại cách đọc, viết các số trong phạm vi 100 000.
2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Thực hành. 

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. 
- 1 HS nhắc lại cách so sánh các số trong phạm vi 100 000.
- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp. 

- Chữa bài, yêu cầu HS nêu cách so sánh hai số.

- Củng cố cách so sánh các số trong phạm vi 100 000.

+ Bài 2: - Cho HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS nêu miệng cách sắp xếp một dãy số theo thứ tự xác định.

- HS làm bài vào vở, GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. 

- Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố cách sắp xếp một dãy số theo thứ tự xác định.

+ Bài 3: - Cách làm t​ương tự như​ bài 2.

- Củng cố cách sắp xếp một dãy số theo thứ tự xác định.

+ Bài 5: - HS xác định yêu cầu bài.
- HS tự làm bài rồi chữa bài -> NX về từng nhóm để khảng định khoanh vào C là hợp lí.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại cách so sánh các số trong phạm vi 100 000.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau. 
  
 Tiết 2:                                                  đạo đức ( GDATGT )
 Lựa chọn đ​ường đi an toàn

I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết giải thích so sánh điều kiện con đ​ường an toàn và không an toàn.

- Biết phân tích và lựa chọn con đ​ường đi đến trư​ờng an toàn nhất.

- Có ý thức và thói quen đi con đ​ường an toàn nhất.

II. Chuẩn bị: 
- 2 sơ đồ trên giấy khổ lớn.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài:

                              b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Tìm hiểu con đ​ường đi an toàn.

- GV chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm một tờ giấy khổ to ghi ý kiến thảo luận của nhóm.

+ Theo em con đ​ường hay đoạn đ​ường có điều kiện nh​ư thế nào là an toàn, như​ thế nào là không an toàn.

+ Đại diện nhóm trình bày, lớp bổ sung kết quả thảo luận.

- GVnhận xét, đánh giá ý đúng.

* HĐ 2: Chọn con đư​ờng  an toàn đi đến tr​ường.

- GV dùng sơ đồ về con đ​ường từ nhà đến tr​ường có 2 hoặc 3 con đ​ường đi ( như​ sơ đồ ).

- GV chọn 2 điểm trên sơ đồ.

- Gọi  HS chỉ ra con đ​ường đi từ  A đến B đảm bảo an toàn nhất. Vì lí do gì ?

- Cả lớp thảo luận, nhận xét bổ sung.

- GV chỉ ra và phân tích cho các em hiểu cần chọn con đư​ờng nào là an toàn dù có phải đi xa hơn. 

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- GV tóm tắt lại ND bài.

- Nhận xét tiết học. Nhắc HS cần lựa chọn con đường đi an toàn


 Tiết 3:                                                       Tập viết
                                                    ôn chữ hoa y

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa Y ( 1 dòng ),  P, K ( 1 dòng ); viết đúng tên riêng Phú Yên ( 1 dòng ) và câu ứng dụng: Yêu trẻ … để tuổi cho ( 1 lần ) bằng cỡ chữ nhỏ. 

- Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

- GD HS tình yêu quý mọi ng​ười trong cộng đồng.

II. chuẩn bị:  

- Mẫu chữ hoa Y . Tên riêng: Phú Yên.

III. các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: Đồng Xuân, Tốt, Xấu.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HD viết trên bảng con.
- Luyện viết chữ hoa:

+ HS tìm trong bài những chữ  viết hoa : Y, P, K.
+ 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa Y, P, K.
+ GV vừa viết mẫu, vừa nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết bảng con chữ hoa Y, P, K.
+ GV nhận xét, sửa sai. 

- Luyện viết từ ứng dụng:

+ HS  đọc từ ứng dụng: Phú Yên.
  + GV giải thích: Phú Yên là tên một tỉnh ở ven biển miền Trung.
+ HS tập viết từ Phú Yên trên bảng con.

+ GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng:

+ HS đọc câu ứng dụng : Yêu trẻ … để tuổi cho.

+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng

+ HS tập viết chữ  Yêu, Kính vào bảng con.

* HĐ 2: HD viết vào vở tập viết.
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài
- Thu 5 - 6 bài để đánh giá nhận xét.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS Nhắc lại cách viết chữ hoa Y. 

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp. Dặn HS luyện viết lại bài.


Tiết 4                                                tự nhiên - xã hội
                                                  Các đới khí hậu

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nêu đ​ược tên 3 đới khí hậu trên Trái Đất: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.
- Biết đặc điểm chính của các đới khí hậu; chỉ trên quả địa cầu vị trí các đới khí hậu.

- HS ham thích tìm hiểu về TN.

II. Chuẩn bị:  
- Các hình trong SGK trang 124, 125. Quả địa cầu

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: Kể tên các tháng trong một năm; các ngày trong từng tháng.
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm việc theo cặp.

+ Mục tiêu: Kể đ​ược tên các đới khí hậu trên Trái Đất.

+ Cách tiến hành:
- Bước 1: GV HD HS quan sát hình 1 SGK trang 124 và trả lời theo các câu hỏi gợi ý sau :

. Chỉ và nói tên các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu. 

. Mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu ? 

. Kể tên các đới khí hậu từ xích đạo đến Bắc cực và từ xích đạo đến Nam cực 

- Bước 2: GV gọi một số HS trả lời câu hỏi trước lớp -> Nhận xét và hoàn thiện câu trả lời.

=> Kết luận : Mỗi bán cầu đều có 3 đới khí hậu. Từ xích đạo đến Bắc cực hay đến Nam cực có các đới sau: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. 

* HĐ 2: Thực hành theo nhóm.

+ Mục tiêu: Biết chỉ trên quả địa cầu vị trí các đới khí hậu. Biết đặc điểm chính của các đới khí hậu.

+ Cách tiến hành:
- B1: GV HD HS cách chỉ vị trí các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới trên quả địa cầu.

- B2:  HS làm việc trong nhóm theo gợi ý sau : 

. HS trong nhóm lần l​ượt chỉ các đới khí hậu trên quả địa cầu. 

. HS chỉ trên quả địa cầu vị trí của V. Nam và cho biết n​ước ta nằm trong đới khí hậu nào ?

- Bước 3: Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Cả lớp và GV nhận xét.=> Kết luận: Trên Trái Đất, những nơi càng ở gần xích đạo càng nóng, càng ở xa xích đạo càng lạnh. Nhiệt đới: th​ường nóng quanh năm; ôn đới: ôn hoà, có đủ bốn mùa; hàn đới: rất lạnh. ở hai cực của Trái Đất quanh năm n​ước đóng băng. 

* HĐ 3: Chơi trò chơi : Tìm vị trí các đới khí hậu .

+ Mục tiêu : Giúp HS nắm vững vị trí của các đới khí hậu. Tạo hứng thú trong học tập.

+ Cách tiến hành:
- B1: GV chia nhóm và phát cho mỗi nhóm hình vẽ t​ương tự như​ hình 1 trong SGK trang 124 và 6 dải màu.

- B2: GV hô bắt đầu, HS trong nhóm bắt đầu trao đổi với nhau và dán các dải màu vào hình vẽ.

- B3: HS trư​ng bày sản phẩm của nhóm tr​ước lớp. Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của từng nhóm.

3. Củng cố, dặn dò: 

 - HS nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS. Dặn HS xem lại bài. 

Sáng :                                                      Ngày soạn:  19/ 4 / 2018
                                                         Ngày dạy: Thứ năm ngày  26 / 4 / 2018.
 Tiết 1:                                                     luyện từ và câu
                                                                Nhân hoá
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhận biết đ​ược hiện t​ượng nhân hoá, cách nhân hoá đ​ược tác giả sử dụng trong đoạn

 thơ, đoạn văn ( BT 1 ). Viết đ​ược một đoạn văn ngắn có sử dụng phép nhân hoá ( BT 2 ). 
- Rèn KN nhận biết về hiện tượng nhân hóa, cách nhân hóa; KN sử dụng phép nhân hóa.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 
- Bảng tổng hợp kết quả BT 1. 

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  
- HS đặt câu có bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì ? GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Nhận biết về hiện tượng nhân hóa, cách nhân hóa.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS đọc các đoạn thơ, đoạn văn trong BT. Cả lớp đọc thầm theo.
 - HS trao đổi theo nhóm để tìm các sự vật đ​ược nhân hoá và cách nhân hoá trong đoạn thơ ở BT 1 ( đoạn a ). Các nhóm cử ng​ười đại diện trình bày. 
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại cách giải thích đúng.

- GV ghi  lời giải vào bảng tổng hợp kết quả.

	Sự vật đ​ược nhân hoá
	Nhân hoá bằng các từ ngữ chỉ ng​ười, bộ phận của ngư​ời
	Nhân hoá bằng các từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm của ng​ười.

	Mầm cây
	
	tỉnh giấc

	  Hạt m​ưa
	
	mải miết, trốn tìm

	  Cây đào
	Mắt
	lim dim, c​­êi


- HS làm tiếp các phần còn lại vào vở. Chữa bài t​ương tự nh​ư phần a.
- Củng cố về các hiện tượng nhân hoá, các cách nhân hóa.

- GV hỏi thêm HS: em thích hình ảnh nhân hoá nào ? Vì sao ?

* HĐ 2: Luyện tập sử dụng phép nhân hóa.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV nhắc HS chú ý: 

. Sử dụng phép nhân hoá khi viết đoạn văn tả bầu trời buổi sớm hoặc tả một v​ườn cây. 

( Chỉ yêu cầu HS  viết 1 câu có sử dụng phép nhân hoá ).

. Nếu chọn để tả một v​ườn cây, các em có thể tả một vư​ờn cây trong công viên, ở làng quê … GV mời một vài HS nhắc lại tên những bài thơ có những câu thơ tả vườn cây.
( VD: Ngày hội rừng xanh, Bài hát trồng cây, ... )
- HS viết bài.

- Một số HS đọc bài viết của mình. Cả lớp và GV nhận xét.

- Củng cố cách viết đoạn văn có sử dụng phép nhân hoá.   

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT về phép nhân hóa và cách sử dụng phép nhân hóa.

- GV nhận xét tiết học, Dặn HS ghi nhí KT về nhân hóa. 
Tiết 3                                                Chính tả  ( Nghe - viết )

                                                 quà của đồng nội

i. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Làm đúng BT 2 ( a ) ; BT 

3 ( a ) phân biệt các âm s/ x.
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt âm đầu s/ x.
- Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:   

- GV: Bảng lớp viết các từ ngữ của BT 2 ( a ). 

- HS: Vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:   

1. Kiểm tra bài cũ:  

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào giấy nháp tên 5 nước  Đông Nam ¸: 

     Bru - nây, Cam - pu - chia, Đông Ti - mo, In - đô - nê - xi - a, Lào. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hướng dẫn nghe - viết.

- GV đọc bài chính tả Quà của đồng nội, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

-  HS đọc thầm đoạn văn, tự viết những từ ngữ mình dễ viết sai. 

          VD: lúa non, giọt sữa, phảng phất, ...
- GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.
* HĐ 2 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả.

Bài 2 ( a ): - 1 HS đọc yêu cầu của bài tập.
- Cả lớp đọc thầm rồi làm bài vào vở BT.

- GV đọc cho 1 HS làm trên bảng lớp. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Một số HS đọc lại câu đố sau khi đã hoàn chỉnh âm đầu.

+ Bài 3 ( a ): - GV nêu yêu cầu của BT. 
- HS làm bài  cá nhân vào vở BT. 

- 2 HS  lên bảng làm bài, đọc kết quả. 

- Cả lớp và GVnhận xét, chốt lại lời giải đúng:  ( a ):   sao  -  xa  -  sen.

- Củng cố KN phân biệt âm đầu:  s/ x.
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết đúng, đẹp, làm đúng bài tập chính tả.

- Dặn HS xem lại BT, học thuộc câu đố ở BT 2 ( a ), đố lại các em.

 

Tiết  4                                                     Toán
                  t.164: ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 

I. mục đích yêu cầu: 
- Biết cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000. Biết giải bài toán bằng hai cách.

- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán đúng, nhanh.

- HS tích cực, chăm chỉ học tập.
II. chuẩn bị:   

III. các hoạt động dạy  học:
1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp khi ôn tập.

2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:
                               b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Thực hành.

 GV tổ chức cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS xác định yêu cầu của bài. 

- Cho HS tự tính nhẩm rồi viết kết quả tính nhẩm. 
- Chữa bài, một vài HS nêu cách tính nhẩm.

- Rèn luyện kĩ năng tính nhẩm đúng, nhanh.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.- GV cho HS tự đặt tính rồi tính. 
- Chữa bài. Một vài HS nêu cách đặt tính, cách tính.

- Củng cố cách đặt tính, cách tính bốn phép tính trong phạm vi 100 000.
+ Bài 3: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GVHD HS phân tích bài toán -> cách giải (giải bằng hai cách ). 
- HS tự giải bài toán vào vở ( giải bằng 2 cách )
- GV theo dõi giúp đỡ thêm cho HS còn lúng túng.

- Chữa bài, rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò. 
- GV khắc sâu KT về bốn phép tính trong phạm vi 100 000.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau

Chiều    Tiết 1:                                tự nhiên - xã hội
                                                   bề mặt trái đất

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Phân biệt được lục địa, đại dương. Biết trên bề mặt Trái Đất có 6 châu lục và 4 đại dương. Nói tên và chỉ được vị trí trên lược đồ.

- Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận đúng, nhanh.

- HS  yêu thích môn học, hứng thú học tập.

II. Chuẩn bị :  

- Các hình trong SGK trang 126, 127.

- Một số lược đồ phóng to, Tương tự lược đồ hình 3 trong SGK trang 127 nhưng không có phần chữ trong hình; 10 tấm bìa, mỗi tấm bìa  nhỏ ghi tên của một châu lục hoặc một đại dương.                             

III. các Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  HS kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất.

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                             b) Các hoạt động:
* HĐ 1: Thảo luận cả lớp.

+ Mục tiêu:  Nhận biết được thế nào là lục địa, đại dương. Biết các loại hình trên Trái Đất bao gồm: núi sông, biển, ... là thành phần tạo nên môi trường sống của con người và các sinh vật. 

+ Cách tiến hành: 

- Bước 1: GVyêu cầu HS chỉ đâu là nước, đâu là đất trong hình 1 ( SGK - trang 126 ).

- Bước 2:. GV chỉ cho HS biết phần đất và phần nước trên quả địa cầu.
. GV hỏi HS: Nước hay đất chiếm phần lớn hơn  trên bề mặt Trái Đất. 

- Bước 3: GV giải thích cho HS biết thế nào là lục địa, thế nào là đại dương. Biết các loại hình trên Trái Đất bao gồm: núi sông, biển, ... là thành phần tạo nên môi trường sống của con người và các sinh vật. 

=> KL:  Trên bề mặt Trái Đất có chỗ là đất, có chỗ là nước. Nước chiếm phần lớn hơn trên bề mặt Trái Đất ...
* HĐ 2:  Làm việc theo nhóm. 
+ Mục tiêu: - Biết tên của 6 châu lục và 4 đại dương trên thế giới.

- Chỉ được vị trí 6 châu lục và 4 đại dương trên lược đồ.

+ Cách tiến hành:

- Bước 1: HS làm việc nhóm theo các gợi ý sau:

  + Có mấy châu lục ? Chỉ và nói tên các châu lục trên lược đồ hình 3.

  + Có mấy đại dương ? Chỉ và nói tên các đại dương trên lược đồ hình 3.

  + Chỉ vị trí của Việt nam trên lựơc đồ. Việt Nam ở châu lục nào.

- Bước 2: . Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.

. GV, HS sửa chữa, hoàn thiện phần trình bày của các nhóm.
=> KL:  Trên Thế giới có 6 châu lục: châu á, châu ÂÂu ... và 4 đại dương: Thái Bình Dương, ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương.

* HĐ 3:  Chơi trò chơi Tìm vị trí các châu lục và các đại dương.
+ Mục tiêu: Giúp HS nhớ và nắm vững vị trí của các châu lục và các đại dương.

+ Cách tiến hành:

- GV chia nhóm và phát cho mỗi nhóm một lược đồ câm. 10 tấm bìa nhỏ ghi tên tên châu lục hoặc đại dương. 

- Khi GV hô “ bắt đầu ” trong nhóm sẽ trao đổi và dán các tấm bìa vào lược đồ câm.   

- HS trong nhóm làm bài xong thì trưng bày sản phẩm của nhóm trước lớp.

- GV, HS đánh giá kết quả làm việc của từng nhóm.  

- Nhóm nào làm xong trước lớp, đúng và đẹp, nhóm đó thắng.  
3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT bài học.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS có ý thức học tập tốt, có ý thức bảo vệ biển, đảo.

TiÕt 2                                            LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( * )
                                                      ÔN: NHÂN HÓA
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  

- Viết được một đoạn văn ngắn ( khoảng 7 - 10 câu ) kể lại một việc tốt đã làm bảo để vệ môi trường. 

- Rèn kĩ năng viết về bảo vệ môi trường.

- GD HS luôn có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.

II. chuẩn bị :    

- GV : Một vài bức tranh hoặc ảnh về các việc làm để bảo vệ môi trường hoặc về tình trạng môi trường. Bảng lớp viết sẵn các gợi ý về cách kể.

III. các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Viết về bảo vệ môi trường.

- GV nêu và ghi bảng: Viết một đoạn văn ( từ 7 – 10 câu ) kể lại một việc tốt em đã làm góp phần bảo vệ môi trường ( chăm sóc cây hoa, quét dọn rác ở lớp, dọn vệ sinh đường làng, … ) 

- 1 HS đọc yêu cầu của BT.
- GV ghi tiếp các gợi ý - HS đọc cả các gợi ý. Cả lớp theo dõi.
  Gợi ý :  a) Tên việc tốt đã làm.

               b) Diễn biến công việc.

               c) Cảm tưởng của em sau khi làm việc đó.

- GV giới thiệu một số tranh, ảnh về hoạt động bảo về môi trường.

- HS nói tên đề tài mình chọn kể. Các em có thể bổ sung tên những việc làm khác có ý nghĩa bảo vệ môi trường ( ngoài gợi ý ở đề bài ).

- HS làm bài, viết thành một đoạn văn theo yêu cầu của bài (  viết ít nhất  7 câu ).
- GV bao quát lớp, HD thêm những HS còn lúng túng.
- Một số HS đọc bài viết. Cả lớp và GV bình chọn những bạn viết bài hay nhất.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS đọc lại bài viết hay nhất. 

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. Nhắc nhở HS luôn có ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. 


Tiết 3                                                        toán ( * )
                                                          ÔN TẬP
I. mục đích yêu cầu:
- Ôn tập, củng cố các kiến thức và kĩ năng về: tìm thành phần chưa biết trong phép tính, giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị và chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật
- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:   Nội dung các BT liên quan. 

III. các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Ôn tập về tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

+ Bài 1: Tìm y
      a)  y  x  4 =  19672                                       c) 12483  :  y  =  3

      b)  6  x  y  =  28536                                      d)  y  :  7  =  3471

- HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS nêu thành phần chưa biết trong mỗi phép tính -> nêu cách tìm.

- HS tự làm bài, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KT về tìm thừa số chưa biết ( a, b ), tìm số chia ( c ) và tìm số bị chia ( d ).

* H§ 2: Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị và liên quan đến chu vi, diện tích hình vuông.

+ Bµi 2: Người ta chia một miếng bìa hình vuông cạnh 8 cm thành 4 miếng nhỏ cũng là hình vuông bằng nhau. Hỏi 3 miếng bìa nhỏ như thế có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ? 
- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV vẽ hình tóm tắt bài toán lên bảng.

- HDHS phân tích -> xác định dạng toán ( bài toán liên quan đến rút về đơn vị ).

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1: Tính diện tích của miếng bìa hình vuông cạnh 8 cm ( 8 x 8 = 64 ( cm2 ) )

. Bước 2: Tính diện tích của 1 miếng bìa nhỏ ( 64 : 4 = 16 ( cm2 ) ). 

. Bước 3: Tính diện tích của 3 miếng bìa nhỏ ( 16 x 3 = 48 ( cm2 ) ). 

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị và tính diện tích của hình vuông.
+ Bµi 3: Một hình chữ nhật có chiều dài là 28 cm, chiều rộng bằng 1/ 4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.
- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV ghi tóm tắt bài toán lên bảng.

- HDHS phân tích -> cách giải: 

. Bước 1:    Tính chiều rộng HCN ( 28 : 4 = 7 ( cm ) ).
. Bước 2: Tính chu vi HCN: ( ( 28 + 7 ) x 2 = 70 ( cm ) ) 

. Bước 3: Tính diện tích của HCN: (  28 x 7 = 196 ( cm2 ) ). 

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học. Dặn HS ghi nhí KT đã học để vận dụng làm bài.

Sáng                                                              Ngày soạn: 20/ 4 /2018.
                                                       Ngày dạy : Thứ  sáu ngày 27/ 4 / 2018.
 Tiết 1:                                                tập làm văn
                                                     ghi chép sổ tay
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Hiểu nội dung, nắm được ý chính trong bài báo A lô, Đô - rê - mon Thần thông đây ! để từ đó biết ghi vào sổ tay những ý chính trong các câu trả lời của Đô - rê - mon.
- Rèn kĩ năng đọc hiểu, viết ngắn gọn, trình bày sáng tạo, rõ.

- GD HS ý thức ghi chép sổ tay.
II. chuẩn bị :    
- GV:  Một vài tờ giấy khổ A4. Một cuốn truyện tranh Đô - rê - mon để HS nhận biết nhân vật Đô - rê - mon.

- Mỗi HS có một cuốn sổ tay nhỏ. 
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, nhận xét.
2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động:
* HĐ 1: Bài tập 1
- 1 HS đọc cả bài A lô, Đô - rê -  mon ... Cả lớp theo dõi trong SGK.
- 2 HS đọc theo cách phân vai: HS 1 hỏi - HS 2 ( là Đô - rê - mon ) đáp. 
- GV và cả lớp nhận xét.

* H§ 2: Tập ghi chép sổ tay.

+ Bài tập 2 ( SGK ):
- HD HS làm bài: 
. 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. GV phát giấy A4 cho một vài HS viết bài. 2 HS đọc thành tiếng đoạn hỏi - đáp ở mục a.

. HS trao đổi theo cặp, phát biểu ý kiến. Những HS làm bài trên giấy A4 dán bài lên bảng lớp. GV nhận xét chốt lại. Cả lớp viết vào sổ tay.
. 2 HS đọc thành tiếng mục hỏi - đáp ở mục b.
. HS trao đổi theo cặp, tập tóm tắt ý chính trong lời của Mon ở mục b. GV khuyến khích các em HS tóm tắt theo nhiều cách, có thể bằng biểu bảng.

. HS phát biểu. Những HS làm bài trên giấy A4 dán bài lên bảng lớp. GV nhận xét , chốt lại. Cả lớp viết vào sổ tay.

- Một số HS đọc trước lớp kết quả ghi chép những ý chính trong câu trả lời của Mon.

- GV kiểm tra, chấm một số bài viết, nhận xét về các mặt: nội dung, hình thức.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS làm bài tốt.

- GV nhắc HS ghi nhớ cách ghi chép sổ tay; mua hoặc đóng sổ tay để ghi chép những thông tin thú vị, bổ ích. Dặn HS sưu tầm ảnh; tìm hiểu hoạt động của các nhà du hành vũ trụ Ga - ga - rin; Am - xtơ - rông, Phạm Tuân để chuẩn bị học tốt tiết TLV tới.

Tiết 2:                                             thủ công
                                    Làm quạt giấy tròn (Tiết 3)
I. Mục  đích,yêu cầu:

 - Biết cách làm quạt giấy tròn.
 - Làm đ​ược quạt giấy tròn. Các nếp gấp t​ương đối thẳng, phẳng, đều nhau. Quạt t​ương đối tròn.

 - HS thích làm được đồ chơi, rèn luyện đôi tay khéo léo.

II. Chuẩn bị : 

   Mẫu quạt giấy tròn làm bằng giấy thủ công. Giấy màu, kéo, keo.
   Tranh quy trình làm quạt giấy tròn.

III. Các hoạt động dạy- học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
                 Nêu quy trình làm quạt giấy tròn.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ : HD HS thực hành

 - GV cho HS nhắc lại các b​ước làm quạt giấy tròn bằng cách gấp giấy.

 - GV nhận xét và sử dụng tranh quy trình làm quạt giấy tròn để hệ thống lại các b​ước làm quạt giấy tròn :

 + B​ước 1 : Cắt giấy.

 + B​ước 2 : Gấp, dán quạt.

 + Bư​ớc 3 : Làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt.

 - GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm. GV theo dõi, giúp đỡ cho những HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm. (HS khéo tay có thể trang trí cho quạt đẹp).

 - HS tr​ưng bày sản phẩm.  - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

 - GV tuyên d​ương, khen ngợi những nhóm HS có sản phẩm đẹp.

3. Củng cố, dặn dò:

  - HS nêu quy trình làm quạt giấy tròn.

  - Nhận xét tiết học.


 Tiết 3:                                                     toán
          T.165: ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 ( tiếp )
I. mục đích yêu cầu : 
- Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia ( nhẩm, viết ). Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Biết tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và tìm thừa số trong phép nhân.
- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán đúng, nhanh.

- HS tích cực, chăm chỉ học tập.
II. chuẩn bị:  8 hình tam giác.
III. các hoạt động dạy  học:
1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong ôn tập.
2. Bài mới :            a) Giới thiệu bài:
                               b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Thực hành.

  GV tổ chức cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS xác định yêu cầu của bài. 

- Cho HS tự tính nhẩm rồi viết kết quả tính nhẩm. 
- Chữa bài, một vài HS nêu cách tính nhẩm.

- Rèn luyện kĩ năng tính nhẩm đúng, nhanh.
+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV cho HS tự đặt tính rồi tính. 
- Chữa bài. Một vài HS nêu cách đặt tính, cách tính.
- Củng cố cách đặt tính, cách tính bốn phép tính trong phạm vi 100 000.
+ Bài 3: - HS xác định yêu cầu của bài rồi tự giải bài vào vở.
- 2 HS làm bài trên bảng lớp.

- Chữa bài, GV hỏi để củng cố cho HS về cách tìm số hạng chưa biết, cách tìm thừa số chưa biết.
+ Bài 4: - HS đọc bài toán, nêu tóm tắt bài toán rồi tự giải bài toán.
- Chữa bài, rèn kĩ năng giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
+ Bài 5 : ( Nếu còn thời gian )
- HS tự xếp hình giống như hình trong SGK. GV theo dõi, nhận xét chữa bài.
- Rèn kĩ năng xếp hình theo mẫu đúng, nhanh.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò. 
- GV khắc sâu KT về bốn phép tính trong phạm vi 100 000.
- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.


 Tiết 4:                                               sinh hoạt 
                                                     sinh hoạt lớp
i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………. 

…..………………………………………………………………………………………………………………………….
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
5. Phương hướng tuần tới.

- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 4.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ

           Chiều Tiết 1                                           tập làm văn*
Ghi chép sổ tay

I. Mục đích yêu cầu     

- Ôn tập  đọc và hiểu nội dung bài báo Alô, Đô-rê-mon Thần thông đây! Năm được các ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon (về sách đỏ, các loại động, thực vật có nguy cơ tiệt chủng.

- Rèn kĩ năng đọc - hiểu bài báo Alô, Đô-rê-mon Thần thông đây! Biết ghi vào sổ tay những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon.

- Giáo dục ý thức tìm hiểu về thế giới tự nhiên.

II. Chuẩn bị 

- Cuốn truyện Đô-rê-mon.
- Tranh, ảnh một số loài động vật quý hiếm được nêu trong bài.

III. Các hoạt động dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới                 a. Giới thiệu bài
                                  b. Các hoạt động

*H§1:
- Yêu cầu  HS đọc phân vai.

- GV giới thiệu tranh ảnh về các loài động vật, thực vật quí hiếm được nêu tên trong bài.

*H§2: 
- Yêu cầu HS trao ®ổi theo cặp yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS viết bài làm vào sổ tay (hoặc vở bài tập Tiếng Việt).

- GV kiểm tra, nhận xét  một số bài viết của HS. 

- Yêu cầu HS nhận xét về các mặt trong bài viết của bạn: 
 + Về nội dung.

 + Về hình thức.
- GV gọi một số 
*HĐ3: Củng cố, dặn dò
- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học.                                                     

             Tiết 2                                           luyện viết
                                                      bài 30   

I. Mục đích yêu cầu :
- Luyện viết bài 30 ( Vở Luyện viết chữ đẹp – Quyển 1 ).

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức bài ca dao.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị:  

- HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. Các hoạt động dạy học: 

* HĐ 1: HD HS luyện viết chữ hoa B, C, §, H, M.

- 1, 2 HS đọc bài 30.

- HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
- Cho HS luyện viết chữ cái hoa  B, C, §, H , M vào bảng con .
- GV nhận xét, uốn nắn.   

* HĐ 2 : HS luyện viết bài vào vở luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết.

- HS viết bài vào vở. GV bao quát lớp, HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
* HĐ 3 : Chấm, chữa bài
- GV chấm  nhận xét khoảng 5 đến 6 bài.

- Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ 4 : Củng cố, dặn dò. 
- GV, nhận xét tuyên dư​​ơng HS viết chữ đẹp.
- Dặn HS luyện viết cho đúng, đẹp.


Tiết 3                                                       toán *
Luyện  tập về  bốn phép tính trong phạm vị 100.000

I. Mục đích yêu cầu

- Ôn về cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vị 100000.

- Rèn kỹ năng đặt tính và tính cộng, trừ, nhân, chia các số có 5 chữ số và áp dụng vào giải toán có lời văn.

- Tự tin, hứng thú trong thực hành toán.

II. Chuẩn bị  

- Chuẩn bị bảng phụ ghi BT.

III. Các hoạt động dạy học  

*HĐ1: HS làm BT : - GV treo bảng phụ 

Bài 1: Đặt tính và tính.
38607 + 43598                  12359 x 8           94131 : 9     
72185 - 45998                   63216 : 8           43281 : 9

- HS nêu yêu cầu của BT.

- Nêu cách thực hiện từng phép tính.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố cách cộng, trừ, nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a. 79 218 - 59 736 : 3                              b. 3 072 x 7 - 26 181 : 9

( 36 281 + 51 643 ) : 2                              ( 57 432 - 6 x 7854 ) : 4

- HS nêu yêu cầu của BT, phân tích yêu cầu của bài.

- Nêu cách tính giá trị biểu thức.- HS làm bài rồi chữa, nhận xét bổ sung.  
- Củng cố cách tính giá trị biểu thức
Bài 3: Có 21325 hộp thuốc chia đều vào 5 thùng. Người ta đã chuyển đi hai thùng thuốc. Hỏi còn lại bao nhiêu hộp thuốc?
- HS nêu yêu cầu của BT, phân tích yêu cầu của bài.

- HS làm bài rồi chữa, nhận xét bổ sung.  

- Củng cố giải toán có lời văn.

*HĐ 2: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau.      
                                                                   toán
                                                                 KIỂM TRA
                                Họ tên : .................................................

                                Lớp :     ..................................................
+ Bài 1: Đặt tính rồi tính.

        28439  +  34256            36950  -  8924             9438  x  2             31175  :  5

        ...........................           .........................        .....................            ....................

        ..........................            .........................       ......................           ......................

        ..........................            .........................       .....................            ......................
+ Bài 2: Tìm x
      a)  y  x  4 =  19672                                         b) 12483  :  y  =  3
                 .................................                         ...................................

                ...................................                         ...................................        

+ Bài 3: Có 16 kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10 kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Bài 4: Có 16 kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi  10 hộp đựng được bao nhiêu ki lô gam kẹo ? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Tính diện tích của hình vuông đó.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Bài 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Bài 7 : Một phép chia có số chia là 79, thương là 8, số dư là số lớn nhất trong các số dư đó có thể trong phép chia đó. Tìm số đó.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Bài 8 : Cô giáo chia số HS của lớp 3D thành 3 nhóm học tập . Biết nhóm  2 có số bạn gấp đôi nhóm 1, nhóm 3 có số bạn bằng 1/ 4 nhóm 2, nhóm 1 có 10 bạn. Hỏi lớp 3D có tất cả bao nhiêu HS ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* H§ 2: HS làm bài.

- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS làm bài nghiêm túc.

- Trình bày sạch sẽ, khoa häc.
* H§ 3: Thu bài chấm.
                                                                              
 Tiết 3:                                                  LUYỆN VIÕT
LUYỆN VIẾT CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT )

                                                    BÀI: MƯA
i. MỤC đích, yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT  Mưa ( Tiếng Việt 3 – tập 2 – T. 134 ), trình bày đúng hình thức

bài thơ, Viết đúng các tiếng có âm đầu l - n, s - x, d – r - gi và ch - tr.

- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt âm đầu l/ n, s/ x, d/ r/ gi và ch/ tr.
- Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị: 
- Vở luyện viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:   
1, Kiểm tra bài cũ :

2, Bài mới :    

a,Giới thiều bài: 
  - GV nêu yêu câu tiết học.

 b , Các hoạt động
* H§ 1: Nghe – viÕt chính tả.

- GV đọc bài Mưa ( SGK ).

- 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

- HS nhận xét bài chính tả: Những từ ngữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ? 

- HS đọc lại bài, tự viết những từ ngữ mình dễ viết sai.

- GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.
* HĐ 2:  Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết đúng, đẹp.

- Dặn HS  học thuộc lòng bài thơ.


Tiết 4                                                     toán
                                                          T.161: ÔN TẬP
I. mục đích yêu cầu:
- Ôn tập, củng cố các kiến thức và kĩ năng về: tìm thành phần chưa biết trong phép tính, giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị và chu vi, diện tích hình vuông.
- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:   Nội dung các BT liên quan. 

III. các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Ôn tập về tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

+ Bài 1: Tìm X biết :  a,  X+ 2168 = 4674                   b,  X - 5864 = 427

c,  X x 4     = 4640                    d, 312  : x   = 4
 - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS nêu thành phần chưa biết trong mỗi phép tính -> nêu cách tìm.

- HS tự làm bài, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KT về tìm thừa số chưa biết , tìm sô bị trừ ,tìm số chia  và tìm số  chia ( d ).

* H§ 2: Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị và liên quan đến chu vi, diện tích hình vuông.
+ Bài 1:  Để đồng diễn thể dục toàn trường, mỗi lớp chọn 24 HS và xếp thành 3 hàng. Hỏi nếu toàn trường chọn được 576 HS thì xếp được bao nhiêu hàng như thế ?

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán.
- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

+ Bài 2 : Tinh diện tích của một miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó có chu vi là  3 dm 2 cm.
- HDHS phân tích -> xác định dạng toán 

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1:  lµ  3 dm 2 cm = 32 cm
. Bước 2: Tính cạnh miếng bìa  hình vuông. 

. Bước 3: Tính diện tích của 3 miếng bìa hình vuông. 

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

+ Bài 9:  Tính diện tích miếng bìa hình vuông , biết chu vi miếng bìa đó là 2dm 8cm
 - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV ghi tóm tắt bài toán lên bảng:

  Miếng bìa hình vuông – chu vi: 2 dm 8 cm -> Diện tích của miếng bìa ?

- HDHS phân tích -> cách giải: 

. Bước 1:    Đổi :     2 dm 8 cm = 28 cm
. Bước 2: Tính cạnh của miếng bìa hình vuông ( 28 : 4 = 7 ( cm ) ). 

. Bước 3: Tính diện tích của mảnh bìa (  7 x 7 = 49 ( cm2 ) ). 

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách tính chu vi và diện tích hình vuông
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học. Dặn HS ghi nhí KT đã học để vận dụng làm bài.
TiÕt 3:                                           TẬP LÀM VĂN ( * )
                               LUYỆN VIẾT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  

- Viết được một đoạn văn ngắn ( khoảng 7 - 10 câu ) kể lại một việc tốt đã làm bảo để vệ môi trường. 
- Rèn kĩ năng viết về bảo vệ môi trường.

- GD HS luôn có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.

II. chuẩn bị :    

- GV : Một vài bức tranh hoặc ảnh về các việc làm để bảo vệ môi trường hoặc về tình trạng môi trường. Bảng lớp viết sẵn các gợi ý về cách kể.

III. các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Viết về bảo vệ môi trường.

- GV nêu và ghi bảng: Viết một đoạn văn ( từ 7 – 10 câu ) kể lại một việc tốt em đã làm góp phần bảo vệ môi trường ( chăm sóc cây hoa, quét dọn rác ở lớp, dọn vệ sinh đường làng, … ) 

- 1 HS đọc yêu cầu của BT - GV ghi tiếp các gợi ý. 
- HS đọc cả các gợi ý. Cả lớp theo dõi.

  Gợi ý :  a) Tên việc tốt đã làm.

               b) Diễn biến công việc.

               c) Cảm tưởng của em sau khi làm việc đó.

- GV giới thiệu một số tranh, ảnh về hoạt động bảo về môi trường.
- HS nói tên đề tài mình chọn kể. Các em có thể bổ sung tên những việc làm khác có ý nghĩa bảo vệ môi trường ( ngoài gợi ý ở đề bài ).

- HS làm bài, viết thành một đoạn văn theo yêu cầu của bài (  viết ít nhất  7 câu ).
- GV bao quát lớp, HD thêm những HS còn lúng túng.
- Một số HS đọc bài viết. Cả lớp và GV bình chọn những bạn viết bài hay nhất.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS đọc lại bài viết hay nhất. 

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. Nhắc nhở HS luôn có ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Tiết 2 :                                            toán ( * )
   ÔN TẬP 4 PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Ôn luyện, củng cố KT về nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số; về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia; về tính giá trị của biểu thức số và giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Rèn KN thực hành nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số; KN tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia; KN tính giá trị của biểu thức số và KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  - GV: ND KT liên quan.

- HS: Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2.

III. Các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Luyện tập về nhân, chia số có 5 chữ số với ( cho ) số có 1 chữ số.
. GV tổ chức cho HS làm các BT 1 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 32 ):

+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS tự làm bài vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN thực hiện phép nhân, chia số có 5 chữ số với ( cho ) số có 1 chữ số.

* H§ 2: Luyện tập về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân và phép chia.
. GV tổ chức cho HS làm các BT 4 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 32 ):

+ Bµi 4: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS nêu thành phần chưa biết trong mỗi phép tính -> nêu cách tìm.

- HS tự làm bài, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT về tìm số bị chia chưa biết ( a ), tìm thừa số chưa biết ( b ).
* H§ 3: Luyện tập về tính giá trị của biểu thức.
- GV tổ chức cho HS làm các BT 6 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 32 ).

+ Bµi 6: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS nêu nhận xét về các phép tính trong mỗi biểu thức, nêu cách tính giá trị của mỗi biểu thức.

- HS tự làm bài, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT về tính giá trị của biểu thức 

* H§ 4: Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
. GV tổ chức cho HS làm các BT 2, 7 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 32 ):

+ Bµi 2: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV ghi tóm tắt bài toán lên bảng: 

                   72 l dầu:  8  can

                   54 l dầu: … can ?

- HDHS phân tích -> xác định dạng toán ( bài toán liên quan đến rút về đơn vị ).

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1: Tìm số lít dầu đựng trong 1 can.

. Bước 2: Tìm số can đựng hết 54 lít dầu.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
+ Bµi 7: - Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- GV HDHS phân tích -> xác định dạng toán ( bài toán liên quan đến rút về đơn vị ).

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1: Tìm số cuốn lịch được xếp vào 1 thùng.

. Bước 2: Tìm số cuốn lịch được xếp vào 3 thùng.

- HS tự  tóm tắt rồi làm bài vào vở -> chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
* HĐ 5: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học. Dặn HS ghi nhí KT đã học để vận dụng làm bài.
Tiết 3:                                                 luyện viết
                                             bài 1: chữ hoa a
I . Mục đích,  yêu cầu:
  - Củng cố cách viết chữ hoa A. Viết  cụm từ, câu ứng dụng (viết chữ nghiêng).

  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II . Chuẩn bị:- Vở luyện viết chữ đẹp.

III . Các hoạt động dạy-  học. 

 * Hoạt động 1: HD HS luyện viết chữ hoa a
    - GV gọi 2, 3 HSK- G nêu lại cách viết chữ hoa a.
    - Cho HS luyện viết chữ hoa a vào bảng con .
    - GV nhận xét, uốn nắn HS.

 * Hoat động 2: HD HS luyện viết cụm từ, câu ứng dụng

    -  HS TB đọc cụm từ, câu ứng dụng: Ăn vóc học hay,  ...
    - GV giúp HS hiểu nghĩa các cụm từ, câu ứng dụng. 
    - HS tập viết trên bảng con: Ăn, Ai
    - GV nhận xét, uốn nắn.
 * HĐ3: HD HS viết vào vở luyện viết

     - GV nêu yêu cầu viết các chữ.
  + Viết chữ a: 3 dòng 

  + Cụm từ, câu ứng dụng : 7dòng

   - HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ (viết chữ nghiêng).

* HĐ4: Chấm, chữa bài
  - GV chấm khoảng 5 đến 7 bài.

  - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ5: Củng cố , dặn dò.
  - HSK- G nhắc lại cách viết chữ hoa a.

  - GV, NX tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.

  - Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đúng đẹp.


            TiÕt 3:                    HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
                                BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 30 – 4; 1 - 5
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS biết cách kể, kể được vÒ tấm gương chiến đấu anh hùng của dân tộc.

- Rèn KN kể tự nhiên, hấp dẫn.
- GDHS lòng biết ơn và tự hào vÒ tấm gương chiến đấu anh hùng của dân tộc.

II. Chuẩn bị: 

- Sưu tầm những tấm gương chiến đấu anh hùng của dân tộc.
III. Các hoạt động dạy học:  

* HĐ 1: Thảo luận nhóm.
- HS thảo luận theo nhóm đôi: Kể tên và nói những điều em biết về những gư​¬ng chiến đấu anh hùng của dân tộc mà em biết. 
- GV Có thể gợi ý HS dựa vào các bài học trong chủ điểm: Bảo về Tổ quốc – Tuần 19, 20 ( Sách Tiếng Việt 2 – tập 2 ) hoặc thực tế ở địa phương mà em biết.
- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm.

* HĐ 2: Trình bày trước lớp.

- Đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp.

- HS, GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương các nhóm sưu tầm, kể tên được nhiều tấm gương chiến đấu anh hùng của dân tộc.

- GV có thể giới thiệu, bổ sung thêm giúp HS hiểu về một số gương chiến đấu anh hùng của dân tộc ( Liên hệ thực tế ở địa phương ). 

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV khắc sâu KT về truyền thống chiến đấu anh hùng của dân tộc. GDHS lòng biết ơn và tự hào vÒ tấm gương chiến đấu anh hùng của dân tộc.

- Nhận xét tiết học. Tuyên d​­¬ng những có ý thức học tập tốt.
* Hướng dẫn đánh giá :

 Phần 1 : (3 điểm).

 - Bài 1 : Khoanh vào D được 0,5 điểm.

 - Bài 2 : Khoanh vào C được 0,5 điểm.

 - Mỗi lần khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng của mỗi bài 3, 4 được 1 điểm. Câu trả lời đúng của bài 3 là D ; bài 4 là A.

 Phần 2 : (7 điểm).

  - Bài 1 : (2 điểm). Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 1 điểm.

  - Bài 2 : (1,5 điểm). Viết số đúng mỗi phần được 0,5 điểm.

  - Bài 3 : (1 điểm). Viết đúng mỗi chỗ chấm được 0,5 điểm.

  - Bài 4 : (2,5 điểm). 

    + Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm tổng số đường bán được trong hai ngày đầu được 1 điểm.

    + Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm số kg đường bán được trong ngày thứ ba được 1 điểm.

    + Viết đáp số đúng được 0,5 điểm.

                                                               Ngày soạn:  23 -  4 -  2014.
                                                  Ngày dạy: Thứ 4 ……………………………….


Tiết 2:                                               toán*
                                       luyện tập tổng hợp

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố, khắc sâu về tính giá trị của biểu thức số và giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
 - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

 - HS tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II .Chuẩn bị: 

  - HS : Vở BT Toán in.

III . Các hoạt động dạy - học:

* HĐ1: H​­íng dẫn HS làm các BT
    HS mở vở BT Toán in làm BT trang 83. 

· Bài 1:

  - HS đọc yêu cầu bài.

  - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

  - HS, GV nhận xét chữa bài. 

  - GV nhấn mạnh : Phần a), phần b) thực hiện phép tính trong ngoặc rồi mới thực hiện phép tính ở ngoài ngoặc. Phần c), phần d) thực hiện phép nhân, chia tr​ước rồi mới thực hiện phép trừ.

  - Củng cố cách tính giá trị của các biểu thức. 

· Bài 2:

- HS đọc bài toán. HS nêu : 1 tuần lễ có mấy ngày ? Xác định phép tính giải.

  - Cho cả lớp làm vào vở BT.

  - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

  - Rèn kĩ năng giải toán có phép chia.

· Bài 3:

  - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

  - Cho HS làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng chữa bài.

  - GV chuẩn xác KT, củng cố về giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 

· Bài 4: 

  - HS đọc bài toán, GV gợi ý HS : Đổi 3dm 2cm = 32cm. 

  - HS nêu cách tính cạnh hình vuông, quy tắc tính diện tích hình vuông.

  - HS tự làm bài vào vở BT. 

  - GV chữa bài, củng cố giải bài toán về tính diện tích hình vuông.

                                                            Bài giải

                                              Đổi 3dm 2cm = 32cm

                                                Cạnh hình vuông là :

                                                    32 : 4 = 8 (cm)

                                                Diện tích của hình vuông là :

                                                      8 x 8 = 64 (cm2)

                                                                         Đáp số : 64cm2.

* HS tự đặt đề toán dạng như​ BT4, rồi tự giải (nếu còn thời gian).

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.


tiết 3:                                    Hoạt động ngoài giờ lên lớp

                         tìm hiểu về thời thiếu niên của bác hồ

I. Mục đích, yêu cầu:

 - HS nắm đ​ược một số thông tin về thời  thiếu niên của Bác Hồ.

 - HS biết quê hư​ơng của Bác, tên thật, ngày sinh, một số hoạt động thời thiếu niên của Bác.

 - HS yêu thích môn học.

II. chuẩn bị:

 - Tranh ảnh về thời thiếu niên của Bác ….
III. Các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                    b) Các hoạt động:

* HĐ1: Làm việc cả lớp

 - GV yêu cầu HS dựa vào vốn hiểu biết của mình trả lời câu hỏi sau:

  + Bác Hồ sinh vào ngày tháng năm nào ?

  + Quê Bác ở đâu ?

  + Tên thật của Bác Hồ là gì ?

  + Bác đ​ược sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế nào ?

 - HS trả lời. GV cùng  HS nhận xét.

* HĐ2: Làm việc nhóm 4

   GV yêu cầu  HS dựa vào vốn hiểu biết và việc tìm hiểu về Bác qua sách báo, phim ảnh … HS kể về những hoạt động của Bác Hồ thời thiếu niên (VD: Câu chuyện  “Hai bàn tay”).

 - HS thảo luận nhóm.

 - Đại diện nhóm lên trình bày hoặc kể chuyện về thời thiếu niên của Bác Hồ.

 - GV cùng HS  nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV tóm tắt lại ND bài.
 - Nhận xét tiết học.

 - Dặn dò HS học tập và làm theo gương Bác.


chiều                                                                                       Ngày soạn:  18 -  4 -  2013.
                                                                                          Ngày dạy: Thứ 5 - 25 -  4 - 2013.

 Tiết 2:                                       luyện từ và câu*
                                                         nhân hoá

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về nhân hoá, các cách nhân hoá đã học ; cách viết một đoạn văn có sử dụng biện pháp nhân hoá.
 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị: Vở BTTV in, nội dung ôn tập. 

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:
   HS đặt 1 câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Bằng gì ? GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1: HD HS làm trong vở BT
 - HS mở vở BTTV in trang  65, 66.

 - HS đọc yêu cầu của từng bài rồi làm lần l​ượt từng bài tập. GV theo dõi, giúp đỡ HS.

· Bài 1: 

 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - Cả lớp làm bài vào vở sau đó trao đổi theo nhóm để hoàn chỉnh bài làm. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Nhận xét, chữa bài, Chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố về các hiện tượng nhân hoá, các cách nhân hoá.

· Bài 2:
 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - HS viết bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ khi HS làm bài.

 - Một vài HS đọc bài viết của mình.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. 

 - Củng cố về cách viết đoạn văn có sử dụng phép nhân hoá.

* HĐ2 : HD HS làm BT sau: (Nếu còn thời gian)

Bài tập: Viết một đoạn văn (từ 4 đến 5 câu) trong đó có sử dụng phép nhân hóa để tả một vườn hoa.
 - HS làm bài rồi đọc bài. GV nhận xét, bổ sung. 
 - Củng cố cách viết đoạn văn có sử dụng phép  nhân hoá.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập chăm chỉ.

 - VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Tiết 3:                                                     toán *

                                        ôn tập các số đến 100 000

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách so sánh, sắp xếp các số đến 100 000.
 - Rèn kĩ năng làm các bài tập một cách thành thạo, chính xác.

 - Tự tin, hứng thú trong học tập.

II. chuẩn bị:  Vở BTT in, nội dung ôn tập.

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

  3 HS nêu cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố kiến thức:
 - Vài HS nhắc lại cách so sánh các số có năm chữ số.

 - HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

 - GV chuẩn xác kiến thức để cho HS nắm chắc cách làm.

 - HSG lấy VD minh hoạ. GV nhận xét, chữa nhanh.

* HĐ2: HD HS làm bài tập trong vở BTT in trang 87

 - HS đọc yêu cầu từng bài rồi làm lần lượt từng bài vào vở, nhận xét, chữa bài.

+ Bài 1 : Củng cố cách so sánh các số có năm chữ số.
+ Bài 2 : Củng cố cách so sánh các số và xác định số lớn nhất, số bé nhất trong dãy số.

+ Bài 3, 4 : Củng cố cách sắp xếp các số.

+ Bài 5 : Củng cố về số liền trước, liền sau.

* HĐ3 : HD HS làm bài tập sau (Nếu còn thời gian)
 - GV chép bài lên bảng, HS làm lần l​ượt từng bài vào vở.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS. Nhận xét, chữa bài.

· Bài 1: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

          68 235 ... 68 260                                        60 000 + 40 000 ... 10 000

         70 000 ... 68 000 + 2000                             90 000 + 9000 ... 90 900

          83 500 ... 83 499                                        72 000 ... 80100

· Bài 2: Viết 5 số, mỗi số có năm chữ số rồi sắp xếp các số đó theo thứ tự lớn dần.

3. Củng cố, dặn dò:

 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét về ý thức học tập của HS.

 - VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

tiết 3


[image: image1]































































PAGE  
Bùi Thị Mai  Năm học : 2017- 2018

